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MỆNH ĐỀ 

GVBM : ĐOÀN NGỌC DŨNG 

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

1) Mệnh đề : là một câu khẳng định đúng hoặc một câu khẳng định sai. Một câu khẳng định đúng là một 

mệnh đề đúng. Một câu khẳng định sai là một mệnh đề sai. Một mệnh đề không thể vừa đúng, vừa sai. 

2) Mệnh đề chứa biến : là câu khẳng định mà sự đúng hay sai của nó còn tùy thuộc vào một hay nhiều yếu 

tố biến đổi. (câu khẳng định chứa một hay nhiều biến nhận giá trị trong tập hợp X nào đó). 

3) Các dấu ký lượng 

a) Để chỉ một phần tử x bất kỳ của X ta viết : x  X (đọc là : với mọi x thuộc tập X) 

b) Để chỉ có ít nhất một phần tử x của X ta viết : x  X (đọc là : có ít nhất một x thuộc tập X hay tồn tại ít 

nhất một x thuộc tập X) 

c) Để xác định tính đúng sai của mệnh đề “ x X, P(x)”, ta phải kiểm tra xem với tất cả các giá trị x X, 

P(x) có đúng hay không? Nếu ta phát hiện được một giá trị x0 thuộc X sao cho P(x0) sai thì mệnh đề “ x 

X, P(x)” là sai. nếu không có một x0 nào như vậy thì mệnh đề “ x X, P(x)” là đúng. 

d) Để xác định tính đúng sai của mệnh đề “ x X, P(x)”, ta phải tìm kiếm một giá trị x X sao cho P(x) 

đúng. Nếu tìm được một giá trị như vậy thì mệnh đề “ x X, P(x)” là đúng. Nếu không có một giá trị nào 

như vậy thì mệnh đề “ x X, P(x)” là sai. 

4) Định lý và chứng minh định lý : Trong toán học, định lý là một mệnh đề đúng. Nhiều định lý được phát 

biểu dưới dạng : x  X, P(x)  Q(x). Ta chứng minh định lý bằng phương pháp trực tiếp như sau : Lấy x 

tùy ý thuộc X mà P(x) đúng. Dùng suy luận và những kiến thức toán học đã biết để chỉ ra rằng Q(x) đúng. 

5) Mệnh đề phủ định : Cho mệnh đề P. Mệnh đề “không phải P” được gọi là mệnh đề phủ định của P và 

ký hiệu là P . Hai mệnh đề P và P  có những khẳng định trái ngược nhau. Nếu P đúng thì P  sai còn nếu P 

sai thì P  đúng. Nhớ : P  đúng  P sai ; P  sai  P đúng. 

6) Mệnh đề kéo theo : Cho 2 mệnh đề P và Q. Mệnh đề “Nếu P thì Q”, ký hiệu : P  Q, được gọi là mệnh 

đề kéo theo. Mệnh đề P  Q chỉ sai khi P đúng và Q sai. 

 Nếu P sai thì P  Q luôn đúng dù Q đúng hoặc sai. Nếu Q đúng thì P  Q luôn đúng dù P đúng hoặc sai. 

7) Mệnh đề đảo : Mệnh đề đảo của mệnh đề P  Q là mệnh đề Q  P.  

8) Điều kiện cần, điều kiện đủ. 

Cho định lý dưới dạng : “x  X, P(x)  Q(x)”. P(x) được gọi là giả thiết và Q(x) là kết luận của định lý. 

Định lý trên còn được phát biểu : P(x) là điều kiện đủ để có Q(x) ; Q(x) là điều kiện cần để có P(x). 

Ví dụ: Xét định lý:”Với mọi số tự nhiên n, nếu n chia hết cho 24 thì nó chia hết cho 8” 

Ta nói: “n chia hết cho 24 là điều kiện đủ để n chia hết cho 8”. 

Hoặc : “n chia hết cho 8 là điều kiện cần để n chia hết cho 24”. 

9) Mệnh đề tương đương : Nếu P  Q là một mệnh đề đúng và mệnh đề Q  P cũng là một mệnh đề đúng 

thì ta nói P tương đương với Q (ký hiệu là P  Q). Khi P  Q, ta cũng nói : 

“P là điều kiện cần và đủ để có Q” hoặc “P khi và chỉ khi Q” hay “P nếu và chỉ nếu Q”. 

B. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH 

1) Một phát biểu mà chắc chắn là đúng hay chắc chắn là sai thì phát biểu đó là mệnh đề. 

2) Phủ định của “a < b” là “a  b” ; Phủ định của “a > b” là “a  b” ; Phủ định của “a = b” là “a  b”. 

    Phủ định của “x  X, P(x)” là “x  X, P(x) ” ; Phủ định của “x  X, P(x)” là “x  X, P(x) ”. 

3) Mệnh đề P  Q chỉ sai khi P đúng và Q sai. 

4) Mệnh đề P  Q đúng khi và chỉ khi cả hai mệnh đề P và Q đều đúng hay đều sai. 

5) x  X, P(x) đúng khi P(x0) đúng với mọi x0  X. 

6)  x X, P(x) đúng khi có x0  X sao cho P(x0) đúng. 

C. BÀI TẬP 

BÀI 1 : Trong các câu dưới đây, câu nào là mệnh đề? Nếu là mệnh đề hãy cho biết nó đúng hay sai? 

1) Một ngày có 26 giờ. 2) Năm 2016 là năm nhuận. 3) Ở đây đẹp quá ! 

4) Bây giờ là mấy giờ rồi? 5) Hãy đi nhanh lên ! 6) Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. 
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7) 5 + 7 + 4 = 15 8) 2 là một số vô tỉ.  9) Phương trình x
2
 + 3x + 5 = 0 có nghiệm. 

10) 4 + x = 3. 11) x + y > 1.  12) Số nguyên n chia hết cho 3. 

BÀI 2 : Phát biểu thành lời mỗi mệnh đề sau và xét tính đúng sai của nó : 

1) x  R : x
2
 > 0. 2) n  N : n

2
 = n. 3) x  R : x <

x

1
  

4) x  R : x
2
  0. 5) x  R : x

2
  0. 6) x  R : x > x

2
. 

7)
2x R : x x 1 0      8)

2x R : x x 1 0      9)
2x R : x x 1 0       

BÀI 3 : Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau : 

1) x  R, y  R :  x + y     x  +  y  2) x  R, y  R : x
2
 + y

2
  2xy. 

3) x  R sao cho x
2
 – 3x + 2  0 vaø x

4
 – 3x

2
 + x + 1  0 4) 1980yx:Ny,x    

BÀI 4 : 1) Chứng minh rằng : n  N, n
2
 – 1 không chia hết cho 4 khi n chẵn và chia hết cho 4 khi n lẻ. 

  2) Chứng minh rằng : n  N, n
2
 + 1 không chia hết cho 3. 

BÀI 5 : Nêu mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và xác định xem mệnh đề phủ định đó đúng hay sai : 

1) P : “Năm 2016 là năm nhuận”.   2) Q : “Phương trình x
2
 + x + 1 = 0 có nghiệm”. 

3) P : “2
10

 – 1 chia hết cho 11”.   4) Q : “Phương trình x
2
 – 3x + 2 = 0 có nghiệm”. 

5) P : “Có vô số số nguyên tố”.   6) Q : “Mọi hình vuông đều là hình thoi”. 

7) n  N*, n
2
 – 1 là bội số của 3.       8) x  R, x

2
 – x + 1 > 0.   

9) x  Q, x
2
 = 3.     10) n  N, 2

n
 + 1 là số nguyên tố.      

11) x  R, x – 2 > x
2
.    12) x  R : x

2
 + x + 2 = 0. 

BÀI 6 : Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau và nêu mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề đóù : 

1) P : “  2123  là một số hữu tỉ”. 2) P : “ 2  là một số hữu tỉ”. 3) P : “   8182
2

 ” 

4) P : “

23

1
23


 ” 5) P : “x = 2 là một nghiệm của phương trình 0

2x

4x 2





” 

6) x  R, x
2
 = 1. 7) x  R : (x –1)

2
  x – 1 8) r  Q, 3 < r < .  

9) n  N, 2
n
 ≥ n + 2. 10) r  Q, 4r

2
 – 1 = 0. 11) x  R, y  R : x + y = 5. 

12) x  R, y  R : x + y = 5. 13) x  R, y  R : x + y = 5. 14) x  R, y  R : x + y = 5. 

BÀI 7 : Lập mệnh đề P  Q và xét tính đúng sai của nó : 

1) P : “4686 chia hết cho 6” ; Q : “4686 chia hết cho 4”.   2) P : “2 < 3” ;  Q : “– 4 > – 6”. 

3) P : “42 chia hết cho 5” ; Q : “40 chia hết cho 10”.   4) P : “4 = 1” ; Q : “3 = 0”. 

5) P : “Tứ giác ABCD là một hình thoi” ; Q : “Tứ giác ABCD là một hình chữ nhật” 

6) P : “Tứ giác ABCD có tổng hai góc đối là 180” ; Q : “Tứ giác ABCD là tứ giác nội tiếp” 

BÀI 8 : Phát biểu mệnh đề P  Q, xét tính đúng sai và phát biểu mệnh đề đảo của nó : 

1) Cho số thực x, xét mệnh đề : P : “x
2
 = 1” ; Q : “x = 1”.    2) P :“ABC coù Â 90 

”; Q :“BC
2
= AB

2
 + 

AC
2
” 

3) P :“x là một số hữu tỉ” ; Q :“x
2
 là một số hữu tỉ”.           4) P :“ B̂Â  ” ; Q :“Tam giác ABC cân”. 

BÀI 9 : (SGK) Sử dụng thuật ngữ “điều kiện đủ” để phát biểu định lý sau đây: “Nếu a và b là hai số hữu tỉ 

thì tổng a và b cũng là số hữu tỉ”. 

BÀI 10 : (SGK) Sử dụng thuật ngữ “điều kiện cần” để phát biểu định lý sau đây: “Nếu một số tự nhiên 

chia hết cho 15 thì nó chia hết cho 5”. 

BÀI 11 : (SGK) Phát biểu mỗi mệnh đề sau, bằng cách sử dụng khái niệm “điều kiện cần và đủ” : “Một tứ 

giác nội tiếp được trong một đường tròn khi và chỉ khi tổng hai góc đối diện của nó là 180”. 

BÀI 12 : (SGK) Cho ABC. Xét mệnh đề “ABC là tam giác vuông tại A nếu và chỉ nếu
2 2 2AB AC BC  ” 

Khi viết mệnh đề này dưới dạng P  Q, hãy nêu mệnh đề P và mệnh đề Q. 

BÀI 13 : Chứng minh định lý sau bằng phương pháp phản chứng : 

1) Cho n là số tự nhiên, nếu 5n + 4 là số lẻ thì n là số lẻ. 2) Nếu a, b là hai số dương thì a + b  ab2  

3) Chứng minh rằng 2  là số vô tỉ.             4) n  N, n
2
 chia hết cho 3  n chia hết cho 3. 

5) Một tam giác không phải là tam giác đều thì nó có ít nhất một góc nhỏ hơn 60. 
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TẬP HỢP 

GVBM : ĐOÀN NGỌC DŨNG 
 

A. TẬP HỢP – TẬP CON CỦA TẬP HỢP 

BÀI 1 : Viết lại các tập hợp sau đây bằng cách liệt kê các phần tử : 

1) A = {x  Z  –2 < x  3 }      2) B = {n  N*  3 < n
2
 < 30} 

3) C = { n  N  n < 20, n chia heát cho 3}    4) D = {x  Z    x   4} 

5) E = {3k – 1  k  Z, –5  k  3}     6) F = { n  N  n(n + 1)  20}  

7) P = {(–1)
n
  n  N}      8) Q = {x  N  x

2
 – x – 2 = 0} 

9) M = {x  Z  2x
3
 – 3x

2
 – 5x = 0}     10)   0)1x2(2x/QxN   

11) G = {x  x = 3k  với k  Z và – 4 < x < 12}   12) 










8

1
x,Nk,

2

1
x/xH

k
 

BÀI 2 : Viết các tập hợp sau đây dưới dạng đặc trưng : 

1) A = {3 ; – 4}   2) B = {–1 + 3 ; –1 – 3 }    3) C = { –5 ; 0 ; 5 ; 10 ; 15 } 

4) D ={ –3 ; –2 ; –1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3} 5) E = { 2 ; 6 ; 12 ; 20 ; 30 } 6) F = {0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 } 

7) M = {0 ; 3 ; 8 ; 15 ; 24 ; 35} 8) N = 








30

1
;

20

1
;

12

1
;

6

1
;

2

1
 9) P = 









35

6
;

24

5
;

15

4
;

8

3
;

3

2
 

BÀI 3 : Cho A là tập hợp các số chẵn có hai chữ số. Hỏi A có bao nhiêu phần tử ? 

BÀI 4 : Phân biệt : , 0, 0, . 

BÀI 5 : Trong các tập sau, tập nào là tập rỗng : 

1) A = {x  R  x
2
 – x + 1 = 0} 2) B = {x  Q  x

2
 – 4x + 2 = 0} 3) C = {x  Z  6x

2
 – 7x + 1 = 0} 

BÀI 6 : Tìm tất cả các tập hợp con của các tập hợp sau :  

1)       2)  3) A =  a ; b        4) A =  x ; y ; z        5) B = x  R  (2x – x
2
)(2x

2
 –5x +3) = 0 

BÀI 7 : Xét mối quan hệ bao hàm giữa các tập hợp sau :  

A : là tập hợp các tam giác.  B : là tập hợp các tam giác đều. C : là tập hợp các tam giác cân. 

BÀI 8 : Gọi A là tập hợp các tam giác đều, B là tập hợp các tam giác có góc 60, C là tập hợp các tam giác 

cân, D là tập hợp các tam giác vuông có góc 30. Hãy nêu mối quan hệ giữa các tập trên. 

BÀI 9 : Cho các tập sau : 

A : là tập hợp các hình tứ giác lồi. B : là tập hợp các hình thang. C : là tập hợp các hình bình hành. 

D : là tập hợp các hình chữ nhật. E : là tập hợp các hình thoi.  F : là tập hợp các hình vuông. 

Tập nào là tập con của tập nào ? Hãy diễn đạt bằng lời tập D  E. 

BÀI 10 : Xác định trong các tập hợp sau đây, tập hợp nào là tập con của tập hợp nào ? Có tập hợp nào 

bằng nhau không ? 

1) A = {n  N  n là một ước chung của 24 và 30} ; B = {n  N  n là một ước của 6}  

2) A = {x  R   (x – 1)(x – 2)(x – 3) = 0} ; B = {5 ; 3 ; 1} 

3) A = {2 ; 4 ; 6} ; B = {2 ; 6} ; C = {4 ; 6} ; D = {4 ; 6 ; 8} 

4) A = {1 ; 2 ; 3} ; B = {x  N   x < 4} ; C = ( 0 ; +) ; D = {x  R   2x
2
 – 7x + 3 = 0} 

BÀI 11 : Cho hai tập hợp : A = {3k + 1  k  Z} và B = {6h + 4  h  Z}. Chứng tỏ B  A. 

BÀI 12 : Cho hai tập hợp : A = {2 + 3k  k  Z} và B = {2 + 6k  k  Z}.  

a) Chứng tỏ rằng 2  A và –7  B. Số 16 có thuộc tập A không ?  b) Chứng minh rằng B  A. 

BÀI 13 : Tìm tất cả các tập X sao cho : 1) 1, 2  X  1, 2, 3, 4, 5.  2) 1, 2, 3  X  1, 2, 3, 4, 5, 6. 

BÀI 14 : Cho tập hợp A = 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6. 

1) Tập A có bao nhiêu tập con gồm 2 phần tử ? 

2) Tìm các tập con gồm 3 phần tử của tập hợp A không chứa tập con B = 1 ; 2. 

3) Tìm tất cả các tập con của tập A gồm 3 phần tử sao cho tổng các phần tử này là một số chẵn. 

4) Tìm tất cả các tập con của tập A gồm 3 phần tử sao cho tổng các phần tử này là một số lẻ. 

BÀI 15 : Cho số thực m. Xét các tập hợp: A = (2m – 1 ; 2m + 3) và B = (–1 ; 1). Tìm m để A  B ; B  A. 
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B. CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP 

BÀI 16 : Gọi A, B, C lần lượt là tập hợp các học sinh của lớp 10A học giỏi môn Toán, môn Văn, môn 

Ngoại ngữ. Hãy mô tả các tập hợp sau đây : a) A  B  b) B  C  c) C \ A  d) (A  B)  C 

BÀI 17 : Liệt kê các phần tử của tập hợp A các ước số tự nhiên của 18 và của tập hợp B các ước số tự 

nhiên của 30. Xác định các tập hợp : A  B ; A  B ; A \ B ; B \ A. 

BÀI 18 : Viết phần bù trong R của các tập sau : a) A = {x  R  –1  x < 1}.      b) B = {x  R   x  > 2} 

BÀI 19 : Xác định : A  A ; A  A ; A   ; A   ; CAA ; CA ; A \ A ; A \  ;  \ A. 

BÀI 20 : Cho A và B là hai tập hợp. Dùng biểu đồ Ven để kiểm nghiệm rằng : 

a) (A \ B)  A    b) A  (B \ A) =    c) A  (B \ A) = A  B 

BÀI 21 : Xác định tập hợp A và B, biết rằng : A \ B = {1, 5, 7, 8},B \ A = {2, 10} và A  B = {3, 6, 9} 

BÀI 22 : Cho A là tập hợp các số tự nhiên chẵn không lớn hơn 10, B = {x  N  n  6} và  

C = {x  N  4  n  10}. Hãy tìm : a) A  (B  C).  b) (A \ B)  (A \ C)  (B \ C) 

BÀI 23 : Cho A = 12x2/Rx   và B = x  R  x – 1  < 1. Hãy tìm A  B, A  B. 

BÀI 24 : Cho  12x2/NxX  . Xác định A  X, B  X sao cho : 

         10;6B11;10;9;8;7;6;5;4;11;10;8;7;6;5;37;6;5A;11;8;6BA   

BÀI 25 : Cho các tập hợp : A = x  R  3  x < 5 ; B = x R  x  0 và C = x  R  6 < x  9 

Hãy viết các tập A, B, C dưới dạng khoảng, đoạn hay nửa khoảng và tìm : 

1) A  B, A  B, A \ B, B \ A   2) A  C, A  C, A \ C, C \ A   3) R \ A, R \ B, R \ C, R \ (A  B) 

BÀI 26 : Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số : 

1) (–2 ; 15)  (3 ; +) 2) (–12 ; 3)  [–1 ; 4] 3) (2 ; 3)  [3 ; 5) 4) (–2 ; 3) \ (1 ; 5) 

5) (–3 ; 3)  (–1 ; 0) 6) (– ; 2]  [–2 ; +) 7) R\ (2 ; +) 8) R \ (– ; 3] 

BÀI 27 : Xác định các tập hợp sau : 1) (–3 ; 5]  Z 2) (1 ; 2)  Z      3) (1 ; 2]  Z      4) [–3 ; 5]  N 

BÀI 28 : Tìm A  B, A  B, A \ B, B \ A và biểu diễn kết quả trên trục số : 

1) A = x  R  x  1, B = x  R  x  3   2) A = x  R  x  1, B = x  R  x  3 

3) A = [1 ; 3], B = (2 ; +) 4) A = (–1 ; 5), B = [0 ; 6) 5) A = [–3 ; 2], B = (1 ; 4] 

6) A = [–3 ; 5], B = (– ; 2] 7) A = (– ; 5), B = [0 ; +) 8) A = (–1 ; 3], B = (–1 ; 3)  

9) A = (–1 ; 5), B = [5 ; 7) 10) A = (– ; 3), B = (3 ; +) 11) A = 1, 3, 7, B = (0 ; +) 

BÀI 29 : Cho a, b, c, d  R và a < b < c < d. Xác định các tập hợp sau : 

1) (a ; b)  (c ; d).  2) (a ; c]  [b ; d).  3) (a ; d) \ (b ; c).  4) (b ; d) \ (a ; c). 

5) (a ; b)  (b ; c).  6) (a ; b)  (b ; c).  7) (a ; c) \ (b ; c).  8) (a ; b) \ (b ; c). 

BÀI 30 : Xác định tập hợp A  B với : 

1) A = [1 ; 5] , B = (–3 ; 2 )  (3 ; 7).    2) A = (–5 ; 0 )  ( 3 ; 5) , B = (–1 ; 2 )  ( 4 ; 6). 

BÀI 31 : Có thể kết luận gì về số a biết : 

a) (–1 ; 3)  (a ; +) = .  b) (5 ; a)  (2 ; 8) = (2 ; 8).  c) [3 ; 12)\ (– ; a) = . 

BÀI 32 : Cho hai đoạn A = [a ; a + 2] và B =[b ; b + 1]. Các số a, b cần thỏa mãn điều kiện gì để AB   

BÀI 33 : Cho A = 1, 2 và B = 1, 2, 3, 4. Tìm tất cả các tập X sao cho A  X = B. 

BÀI 34 : Cho A = 1, 2, 3, 4, 5, 6 và B = 0, 2, 4, 6, 8. Tìm tất cả các tập X biết rằng X  A và X  B. 

BÀI 35 : 1) Cho hai nửa khoảng A = (–1 ; 0] và B = [0 ; 1). Tìm A  B, A  B và CRA. 

    2) Cho hai nửa khoảng A = (0 ; 2] và B = [1 ; 4). Tìm CR(A  B), CR (A  B). 

BÀI 36 : Cho tập A = {x  R  1 < x < 5} ; B = {x  R  4 < x < 7} ; C = {x  R  2 < x < 6} . 

    Gọi D = {x  R  a  x  b} . Xác định a, b để D  A  B  C. 

BÀI 37 : Cho số thực m. Xét các tập hợp : A = (2m – 1 ; 2m + 3) và B = (–1 ; 1). Tìm m để A  B = . 

BÀI 38 : Cho hai nửa khoảng A = (– ; m] và B = [5 ; +). Tìm A  B (Biện luận theo m). 

BÀI 39 : Cho hai tập hợp A = [a ; a + 2] và B = (5 ; 6). Tìm a để: 1) A  B  2) B  A  3) A  B =  

BÀI 40 : Cho hai tập hợp A = (2 ; 7 – m] và B = (m – 1 ; +). Xác định a để:  

1) A  B     2) A  B =     3) A  B = (1 ; +). 
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TOÁN TẬP HỢP NÂNG CAO 

GVBM : ĐOÀN NGỌC DŨNG 
 

 

BÀI 1 : Có thể nói gì về các tập A và B trong mỗi trường hợp sau: 

1) A  B = A. 2) A  B = B. 3) A  B = A. 4) A  B = B. 

5) A \ B = A. 6) B \ A = B. 7) A \ B = B \ A. 8) X  A vaø  X  B 
 

BÀI 2 : Xét các tập hợp A = (2m – 1 ; 2m + 3) và B = (1 ; 1), với m là số thực. Tìm m để : 

1) A  B 2) B  A 3) A  B =  

ÑS : 1) m   ; 2) 1  m  0 ; 3) m  2 hoaëc m  1. 
 

BÀI 3 : Cho hai đoạn A = [a ; a + 2] và B =[–1 ; 1]. Các số a, b cần thỏa mãn điều kiện gì để A  B  . 

ÑS : – 3  a  1 
 

BÀI 4 : Cho hai đoạn A = [a ; a + 2] và B =[b ; b + 1]. Các số a, b cần thỏa mãn điều kiện gì để A  B  . 

ÑS : b – 2  a  b + 1 
 

BÀI 5 : Cho hai tập hợp A = [a ; a + 2] và B = (5 ; 6). Tìm a để:  

1) A  B     2) B  A     3) A  B =  

ĐS : 1) a   ; 2) 4  a  5 ; 3) a  3 hoặc a  6. 
 

BÀI 6 : Cho hai tập hợp A = (2 ; 7 – m] và B = (m – 1 ; +). Xác định a để:  

1) A  B     2) A  B      3) A  B = (1 ; +). 

ÑS : 1) m  3 ; 2) m < 4 ; 3) m = 2. 
 

BÀI 7 : Cho hai tập khác rỗng : A = (m – 1 ; 4] ; B = (2 ; 2m + 2) với m  R. 

Xác định m trong mỗi trường hợp sau : 

1) A  B   2) A  B 3) B  A 4) (A  B)  (1 ; 3) 

ÑS : 1) 2 < m < 5 ; 2) 1 < m < 5 ; 3) 2 < m  1 ; 4) 

2

1
m0   

 

BÀI 8 : Cho hai đoạn A = [a ; a + 2), B = (1 ; 5]. Xác định a để : 

1) A  B   2) 1BA   3) A  B 4) A  B  (0 ; 4] 

ÑS : 1) –1 < a  5 ; 2) a = 5 ; 3) 1 < a  3 ; 4) a  2. 
 

BÀI 9 : Tìm m sao cho : 

1) (2 ; 5)  (m ; )    

2) (1 ; )  (m ; ) 

3) (1 ; 4)  (m ; 6) = (1 ; 6)  

4) (2 ; )  ( ; m) chứa đúng 3 số nguyên 

ÑS : 1) m < 5 ; 2) m  1 ; 3) 1  m < 4 ; 4) 1 < m  2. 
 

BÀI 10 : Cho hai tập hợp A = (2m – 1 ; m + 3) và B = (4 ; 5), với m là số thực. Tìm m để : 

1) A  B 2) B  A 3) A  B =  

ÑS : 1) 2m
2

3
 ; 2) m    ; 3) m  7 hoaëc 3  m < 4. 

 

BÀI 11 : Cho hai tập hợp A = [–2 ; m] và B = (1 ; 5], với m là số thực. Xác định tập B \ A. 
 

BÀI 12 : Cho hai tập hợp A = (– 3 ; 5] và B = [a ; +). Tìm a để : 

1) A  B = [–2 ; 5]  

2) A  B có đúng một phần tử.  

ÑS : 1) a = – 2 ; 2) a = 5. 
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BÀI 13 : Cho hai tập hợp A = [– 4 ; 2] và B = [–8 ; a + 2]. Tìm a để A  B có vô số phần tử. 

ÑS : a > –6. 
 

BÀI 14 : Cho hai tập hợp A = [2 ; m + 1] và 







 ;

2

1
B . Tìm a để A  B chỉ có đúng một phần tử. 

ÑS : m   . 
 

BÀI 15 : Cho hai tập hợp A = (m ; m + 1) và B = (3 ; 5), với m là số thực. Tìm m để A  B là một khoảng. 

ÑS : 2 < m < 5. 
 

BÀI 16 : Cho các nửa khoảng A = (a ; a + 1] và B = [b ; b + 2).  

a) Gọi C = A  B. Với điều kiện nào của a, b thì C là một đoạn. Tính độ dài của C khi đó. 

b) Gọi C = A  B. Với điều kiện nào của a, b thì C là một đoạn. Tính độ dài của C khi đó. 
 

BÀI 17 : Cho m là một tham số thực và hai tập hợp A = [1 – 2m ; m + 3] và B = x  R  x  8 – 5m.  

Tìm tất cả các giá trị m để A  B = . 

ÑS : 

6

5
m

3

2
  

 

BÀI 18 : Cho hai tập hợp A = x  R  mx – 3  = mx – 3 và B = x  R  x
2
 – 4 = 0, với m là một tham 

số thực. Tìm tất cả các giá trị m để B \ A = B. 

ÑS : 

2

3
m

2

3
  

 

BÀI 19 : Cho A = 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 và B = 2 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8.  

a) Xác định các tập hợp: A  B ; A  B ; A \ B ; B \ A. 

b) Ký hiệu số phần tử n của một tập hợp hữu hạn A là  A  = n. Tìm  A ;  B ;  A  B ;  A  B   

Từ đó suy ra công thức: BABABA   hoặc BABABA   

 

BÀI 20 : Mỗi học sinh của lớp 10C1 đều biết chơi đá cầu hoặc cầu lông, biết rằng có 25 em biết chơi đá 

cầu, 30 em biết chơi cầu lông, 15 em biết chơi cả hai. Hỏi lớp 10C1 có bao nhiêu em chỉ biết đá cầu? bao 

nhiêu em chỉ biết đánh cầu lông? sĩ số lớp là bao nhiêu?      

ÑS : 10, 15, 40. 
 

BÀI 21 : Trong kì thi học sinh giỏi cấp trường, lớp 10A có 17 bạn được công nhận học sinh giỏi Văn, 25 

bạn học sinh giỏi Toán. Tìm số học sinh giỏi cả Văn và Toán, biết lớp 10A có 45 học sinh và có 13 học 

sinh không đạt học sinh giỏi. 

ĐS : 10 học sinh. 
 

BÀI 22 : Mỗi học sinh lớp 10B đều chơi bóng đá hoặc bóng chuyền. Biết rằng có 25 bạn chơi bóng đá, 20 

bạn chơi bóng chuyền và 10 bạn chơi cả hai môn. Hỏi lớp 10B có bao nhiêu em chỉ chơi bóng đá? bao 

nhiêu em chỉ chơi bóng chuyền? sĩ số lớp 10B là bao nhiêu? 

ĐS : 15, 10, 35 học sinh. 
 

BÀI 23 : Một lớp có 45 học sinh. Mỗi em đều đăng ký chơi ít nhất một trong hai môn : bóng đá hoặc bóng 

chuyền. Có 35 học sinh đăng ký môn bóng đá, 15 học sinh đăng ký môn bóng chuyền. Hỏi có bao nhiêu 

em: 

a) Đăng ký chơi cả hai môn?   

b) Chỉ đăng ký  chơi bóng đá?  

c) Chỉ đăng ký chơi bóng chuyền? 

ÑS : a) 5 ; b) 30 ; c) 10. 
 

BÀI 24 : Trong lớp 10C2, có 15 học sinh giỏi môn Toán, 14 học sinh giỏi môn Văn và 12 học sinh giỏi 

môn Tiếng Anh, biết rằng có 8 học sinh vừa giỏi Văn và Toán, có 5 học sinh vừa giỏi Văn và Tiếng Anh, 
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có 7 học sinh vừa giỏi Toán và Tiếng Anh, trong đó chỉ có đúng 11 học sinh giỏi cả hai môn. Hỏi có bao 

nhiêu học sinh của lớp : 

a) Giỏi cả 3 môn Văn, Toán và Tiếng Anh.    

b) Giỏi đúng một môn Văn, Toán hoặc Tiếng Anh.  

ÑS : a) 3 ; b) 4, 3, 3. 
 

BÀI 25 : Lớp 10B1 có 7 học sinh giỏi Toán, 5 học sinh giỏi Lý, 6 học sinh giỏi Hóa, 3 học sinh giỏi cả 

Toán và Lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 2 học sinh giỏi cả Lý và Hóa, 1 học sinh giỏi cả 3 môn Toán, 

Lý, Hóa. Hỏi số học sinh giỏi ít nhất một môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp 10B1 là bao nhiêu học sinh? 
 

BÀI 26 : Cho A = {x  Z  x = 12, k  N}, B = {x  N  x chia hết cho 3 và 4}. Chứng minh A = B. 
 

BÀI 27 : Gọi A, B, C, D lần lượt là tập hợp các hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông. Gọi 

E, G, H lần lượt là tập hợp các hình bình hành có một góc vuông, hình thoi có hai đường chéo bằng nhau. 

Hãy sử dụng các kí hiệu “”, “=” để thể hiện mối quan hệ giữa các tập A, B, C, D. 
 

BÀI 28 : Cho hai tập hợp A = {3k + 1  k  N} và B = {6k + 4  k  N}. Xác định tập hợp A \ B. 
 

BÀI 29 : Cho hai tập A, B bất kì. Chứng minh : 

a) Nếu B  A thì A  B = B. 

b) A  B = A  B  A = B 

c) B  C  (A  B)  (A  C) 
 

BÀI 30 : Cho A = {x  R  21x  },  3m;mB   (với m > 0). 

a) Xác định m để A  B = . 

b) Chứng minh rằng không tồn tại m để A  B. 
 

BÀI 31 : Cho hai tập hợp A = {x  R  x
2
 < 100}, B = {x  R  x

2
 > 4}. 

a) Các tập hợp A  Z, B  Z là hữu hạn hay vô hạn ? 

b) Xác định tập hợp (A  B)  N. 

BÀI 32 : Cho a là số tự nhiên lớn hơn 1. Xét tập hợp khác rỗng A  N thỏa mãn điều kiện :  

Nếu k  A thì k + 2a  A và A

a

k









. Chứng minh rằng A = N. 

 

BÀI 33 : Chứng minh rằng số tập hợp con của một tập hợp có n phần tử là 2
n
. 

 

BÀI 34 : Cho S là tập hợp gồm 51 số nguyên dương khác nhau không vượt quá 100. 

Xét tập hợp T = {101 – x  x  S}. 

a) Chứng minh rằng S  T  . 

b) Chứng minh rằng tồn tại a, b  S sao cho a + b = 101. 
 

BÀI 35 : Tìm tất cả các tập hợp A và B thỏa mãn đồng thời những điều kiện sau đây : 

(i) A  B = Z 

(ii) Neáu x  A thì x – 1  B. 

(iii) Neáu x, y  B thì x + y  A. 
 

BÀI 36 : Hãy xác định các tập hợp con khác rỗng A, B, C của tập các số tự nhiên N thỏa mãn đồng thời 

các điều kiện sau đây : 

(i) A  B = B  C = C  A =  

(ii) A  B  C = N 

(iii) Với mọi a  A, b  B, c  C thì a + c  A, b + c  B và a + b  C. 
 

BÀI 37 : Cho n là số tự nhiên lớn hơn 1 và xét tập X = {1, 2, ... , 2n – 1}. 

Xét tập hợp A  X thỏa mãn tính chất : 

(i) A có ít nhất là n – 1 phần tử 
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(ii) Nếu a, b  A (không nhất thiết phân biệt) thì  a + b  A, miễn là a + b  X. Chứng minh tổng tất cả các 

phần tử của X không nằm trong A là không vượt quá n
2
. 

 

BÀI 38 : Cho tập hợp X = {a ; b ; c ; d ; e ; g}. Có bao nhiêu tập con của X chứa nhiều nhất 2 phần tử ? 
 

BÀI 39 : Cho tập hợp X = {a ; b ; c ; d ; e ; g}. Có bao nhiêu tập con của X chứa đúng 3 phần tử ? 
 

BÀI 40 : Cho tập hợp X = {0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 6} 

a) Tìm hai tập con A, B của X sao cho A  B = X và tổng các phần tử của A bằng tổng các phần tử của B. 

b) Tìm tất cả các tập con A của X sao cho A có đúng 3 phần tử và tổng các phần tử của A chia hết cho 3. 
 

BÀI 41 : Cho n là số nguyên dương. 

Xét tập hợp X gồm tất cả những số tự nhiên lẻ từ 1 đến 4n – 1. 

a) Hỏi tập X có bao nhiêu phần tử ? 

b) Chứng minh rằng tích các phần tử của tập X không vượt quá (4n
2
 – 1)

n
. 

 

BÀI 42 : Cho S là tập hợp con của tập hợp {1, 2, ... , 1000} có tính chất : Nếu a, b là hai phần tử phân biệt 

của S thì a + b không thuộc S. Hỏi S có nhiều nhất là bao nhiêu phần tử ? 

 

 

 

---------- 
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LÝ THUYẾT TẬP HỢP 
GVBM : ĐOÀN NGỌC DŨNG 

 

1) Tập hợp 

 Tập hợp là một khái niệm cơ bản của toán học, không định nghĩa được mà chỉ mô tả. 

Có thể hiểu : tập hợp là một sự tụ tập các đối tượng, các vật thể có chung hay một vài tính chất nào đó. 

Thí dụ : Tập hợp các số tự nhiên, tập hợp các tam giác vuông cân, … 

 Các đối tượng tạo nên tập hợp gọi là phần tử của tập hợp đó. 

Nếu x là một phần tử của tập hợp X, ta ký hiệu x  X (đọc là x thuộc X). 

Phủ định của điều đó được ký hiệu là x  X (đọc là x không thuộc X). 
 

2) Cách xác định một tập hợp :  

Xác định một tập hợp có hai cách : 

a) Phương pháp liệt kê : Liệt kê tất cả các phần tử của tập hợp. Các phần tử của tập hợp được viết trong 

dấu …, cách nhau bởi dấu phẩy (hay dấu chấm phẩy), mỗi phần tử chỉ được viết một lần. 

Thí dụ : Tập A gồm 6 số nguyên tố đầu tiên là : A = 2, 3, 5, 7, 11, 13.  

  Tập B gồm các chữ số của 2015 là : B = 0; 1; 2; 5.  

b) Phương pháp nêu đặc trưng : Chỉ rõ các tính chất đặc trưng các phần tử của tập hợp. 

Nếu tập X chứa và chỉ chứa những phần tử có tính chất P thì ta ghi : X = x  x có tính chất P 

Thí dụ : Tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 1 và nhỏ hơn 7 là A =  x  N  2  x  6  

  Tập hợp các nghiệm của phương trình x
2
 – 3x  + 2 = 0 là A =  x  R  x

2
 – 3x  + 2 = 0 

 Các chú ý khi giải bài tập : 

Để xác định một tập hợp ta có thể : 

_ Liệt kê các phần tử của tập hợp nếu đó là tập hữu hạn. 

_ Nêu tính chất đặc trưng của các phần tử của tập hợp đó. 
 

3) Biểu đồ Ven 

Ta biểu diễn một tập hợp bởi các điểm nằm trong một đường cong kín và không tự cắt, gọi là biểu đồ Ven 

(VENN).       A 

 Thí dụ : A =  2, 3, 4, 5, 6   .2 .3  .6 

                 .4      .5 

        

4) Tập rỗng 

Tập rỗng là tập hợp không chứa phần tử nào cả. Ký hiệu là , 

Thí dụ : A =  x  R  x
2
 + 1 = 0  là tập . 

 

5) Tập con 

Tập hợp A là tập hợp con của tập hợp B nếu mọi phần tử của A đều là phần tử của B. 

Ký hiệu là A  B. Vậy :  A  B  x, x  A  x  B 

Thí dụ : A =  2, 3, 4  và B =  2, 3, 4, 5, 6  . Ta có : A  B 

 Các chú ý khi giải bài tập : 

   A và A  A với mọi tập A, nghĩa là mỗi một tập hợp đều có 2 tập hợp con là tập  và chính nó. 

 Để chứng minh A  B, ta chứng minh x, x  A    x  B. 

 Trong trường hợp tổng quát, nếu tập hợp A có n phần tử thì nó có tất cả 2
n
  tập con của tập A. 

Thí dụ : Tập A có 3 phần tử thì có 2
3
 = 8 tập con. 

 

6) Tập hợp bằng nhau 

Hai tập hợp A và B được gọi là bằng nhau (ký hiệu A = B) nếu mọi phần tử của A cũng là phần tử của B 

và ngược lại mọi phần tử của B cũng là phần tử của A. Ta có : A = B  A  B và B  A 

 Thí dụ : A =  x  N  x
2
 – 2x = 0       A =  0, 2  

     B =  x  N  x < 3 vaø x  1     B =  0, 2  

      Do đó, ta có : A = B. 
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7) Ký hiệu các tập hợp số :  

Quan hệ giữa các tập hợp số : N*  N  Z  Q  R 

 N : tập hợp các số tự nhiên. 

 N* : tập hợp các số nguyên dương (N* = N\0) 

 Z : tập hợp các số nguyên. 

 Q : tập hợp các số hữu tỉ. 

 R : tập hợp các số thực.   –      a       0  b    + 

Khoảng (a ; b) = x  R  a < x < b  : /////////////(            I  )///////////// 

Đoạn [a ; b] = x  R  a  x  b  : /////////////[   ]///////////// 

Nửa khoảng (a ; b] = x  R  a < x  b : /////////////(   ]///////////// 

Nửa khoảng [a ; b) = x  R  a  x < b : /////////////[   )///////////// 

Khoảng (– ; a) = x  R  x < a  :        )///////////////////////////////////////// 

Khoảng (a ; +) = x  R  x > a  : /////////////( 

Nửa khoảng (– ; a] = x  R  x  a :       ]///////////////////////////////////////// 

Nửa khoảng [a ; +) = x  R  x  a : /////////////[ 

R = (– ; +)     : 

R
+
 = (0 ; +)     : /////////////////////////( 

R
–
 = (– ; 0)     :          )/////////////////////////// 

 

8) Các phép toán trên tập hợp 

a) Phép giao 

Giao của hai tập hợp A và B đã cho, ký hiệu là A  B, là tập hợp các phần tử đồng thời thuộc cả hai tập 

hợp đó. Ta có : x  A  B    









Bx

Ax
   Hoặc   A  B  = x / x  A và x  B 

Thí dụ : A = 1, 2, 3, 4, 5, 6 và B = 1, 3, 5, 7, 8. Vậy A  B = 1, 3, 5 
 

b) Phép hợp 

Hợp của hai tập hợp A và B đã cho, ký hiệu là A  B, là tập hợp các phần tử thuộc ít nhất một trong hai 

tập hợp đó. Ta có : x  A  B    








Bx

Ax
   Hoặc   A  B  = x / x  A hoặc x  B 

Thí dụ : A = 1, 2, 3, 4, 5, 6 và B = 1, 3, 5, 7, 8. Vậy A  B = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 Tính chất chung của giao và hợp : 

 A  (B  C) = (A  B)  (A  C)   (tính phân phối của phép giao đối với phép hợp) 

 A  (B  C) = (A  B)  (A  C)   (tính phân phối của phép hợp đối với phép giao) 
 

c) Phép hiệu 

Hiệu của hai tập hợp A và B, ký hiệu A \ B, là tập hợp những phần tử thuộc A nhưng không thuộc B. 

Ta có : x  A \ B  









Bx

Ax
     

Hoặc   A \ B  = x / x  A và x  B 

Thí dụ : A = 1, 2, 3, 4, 5, 6 và B = 1, 3, 5, 7, 8. Vậy A \ B = 2, 4, 6   

 Chú ý :  

Nếu B  A thì hiệu A \ B được gọi là phần bù của B trong tập hợp A.    

Ta có : BCA
 =  A \ B  =   x   x  A và x  B               

 Thí dụ : Nếu A = 1, 2, 3, 4, 5, 6 và B = 1, 3, 5. Vậy BCA
 = 2, 4, 6 

    Neáu A = (– ; 2) thì 
R
AC  = [2 ; +). 

    Phần bù của tập hợp số lẻ trong tập các số nguyên là tập hợp các số nguyên chẵn. 

 

 

A 

B 

.1  .3  .5 

.2  .4  .6 
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A. TRẮC NGHIỆM MỆNH ĐỀ 
Câu 1. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề ? 

A. 15 là số nguyên tố B. a + b = c C. x
2
 + x = 0 D. 2n + 1 chia hết cho 3 

Câu 2. Mệnh đề phủ định của mệnh đề “14 là số nguyên tố” là mệnh đề: 

A. 14 là số nguyên tố B. 14 chia hết cho 2 C. 14 là hợp số D. 14 chia hết cho 7 

Câu 3. Câu nào sau đây sai ? 

A. 20 chia hết cho 5 B. 5 chia hết 20 C. 20 là bội số của 5 D. Cả a, b, c đều sai 

Câu 4. Câu nào sau đây đúng? : Mệnh đề phủ định của mệnh đề : “5 + 4 = 10” là mệnh đề: 

A. 5 + 4 < 10 B. 5 + 4 > 10 C. 5 + 4   10 D. 5 + 4   10 

Câu 5. Trong các câu sau, câu nào không phải là mệnh đề ? 

A. 5 + 2 = 8 B. x
2
 + 2 > 0 C. 4 17 0   D. 5 + x = 2 

Câu 6. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai ? 

A. Nếu “5 > 3” thì “7 > 2” B. Nếu “5 > 3” thì “2 > 7” 

C. Nếu “ > 3” thì “ < 4” D. Nếu “(a + b)
2
 = a

2
 + 2ab + b

2
” thì “x

2
 + 1 >0” 

Câu 7. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng ? 

A. Nếu “33 là hợp số” thì “15 chia hết cho 25” B. Nếu “7 là số nguyên tố” thì “8 là bội số của 3” 

C. Nếu “20 là hợp số” thì “6 chia hết 24” D. Nếu “3 + 9 =12” thì “4 > 7” 

Câu 8. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề đảo đúng ? 

A. Nếu a và b chia hết cho c thì a + b chia hết cho c 

B. Nếu hai tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau 

C. Nếu a chia hết cho 3 thì a chia hết cho 9 

D. Nếu một số tận cùng bằng 0 thì số đó chia hết cho 5 

Câu 9. Trong các mệnh đề tương đương sau đây, mệnh đề nào sai ? 

A. n là số nguyên lẻ  n
2
 là số lẻ   B. n chia hết cho 3  tổng các chữ số của n chia hết cho 3 

C. ABCD là hình chữ nhật  AC = BD  D. ABC là tam giác đều  AB = AC và góc A = 60. 

Câu 10. Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai ? 

A. –  < –2  
2  

< 4 B.  < 4  
2  

< 16  

C. 5.2232523   D. 5).2(23)2(523  . 

Câu 11. Xét câu: P(n) = “n chia hết cho 12”. Với giá trị nào của n sau đây thì P(n) là mệnh đề đúng ? 

A. 48  B. 4   C. 3  D. 88  

Câu 12. Với giá trị thức nào của biến x sau đây thì mệnh đề chứa biến P(x) = “x
2
 – 3x + 2 = 0” trở thành một 

mệnh đề đúng ? 

A. 0  B. 1  C. –1  D. –2  

Câu 13. Mệnh đề chứa biến : “x
3
 – 3x

2
 + 2x = 0” đúng với giá trị của x là? 

A. x = 0, x = 2 B. x = 0, x = 3 C. x = 0, x = 2, x = 3 D. x = 0, x = 1, x = 2 

Câu 14. Cho 2 mđ: A : “x  R: x
2
 – 1  0”, B : “n  Z: n = n

2
”. Xét tính đúng, sai của hai mệnh đề A và B? 

A. A đúng, B sai  B. A sai, B đúng  C. A, B đều đúng D. A, B đều sai  

Câu 15. Với số thực x bất kỳ, mệnh đề nào sau đây đúng ? 

A. x, x
2 
 16  x   4  B. x, x

2 
 16  – 4  x  4 

C. x, x
2 
 16  x  – 4, x  4 D. x, x

2 
 16  – 4 < x <  4  

Câu 16. Cho x là số thực, mệnh đề nào sau đây đúng ?  

A. x, x
2 

> 5  x > 5  hoặc x < – 5  B. x, x
2 

> 5  – 5 < x < 5   

C. x, x
2 

> 5  x >  5   D. x, x
2 

> 5  x  5  hoặc x   – 5  

Câu 17. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng ? 

A. x  R, x > x
2
  B. x  R, 3x3x   

C. n  N, n
2
 + 1 không chia hết cho 3 D.  a Q , a

2
 = 2. 

Câu 18. Trong các câu sau đây câu nào sai ? 

A. Phủ định của mệnh đề “n  N*, n
2
 + n +1 là số nguyên tố” là mệnh đề “n  N*, n

2
 + n +1 là hợp số” 

B. Phủ định của mệnh đề “x  R, x
2 

> x +1 ” là mệnh đề “x  R, x
2  
 x +1”  

C. Phủ định của mệnh đề “x  Q, x
2
 = 3 ” là mệnh đề “x  Q, x

2  
 3”  

D. Phủ định của mệnh đề “m  Z, 
3

1

1m

m

2



 ” là mệnh đề “m  Z, 

3

1

1m

m

2



”. 

Câu 19. Trong các câu sau đây câu nào sai ? 
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A. Phủ định của mệnh đề “x  Q, 4x
2
 – 1 = 0 ” là mệnh đề “x  Q, 4x

2
 – 1  0 ”  

B. Phủ định của mệnh đề “n  N, n
2
 +1 chia hết cho 4” là mệnh đề “n  N, n

2
 +1 không chia hết cho 4” 

C. Phủ định của mệnh đề “x  R, (x – 1)
2 
 x –1 ” là mệnh đề “x  R, (x – 1)

2
 = x –1”  

D. Phủ định của mệnh đề “n  N, n
2 

> n ” là mệnh đề “n  N, n
2 

< n ” 

Câu 20. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng ? 

A. n  N, n
3
 – n không chia hết cho 3 B. x  R, x < 3  x

2 
< 9  

C. k  Z, k
2
 + k +1 là một số chẵn  D. x  Z, Z

1x2

3xx6x2

2

23





. 

Câu 21. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào không phải là định lí ? 

A. x  N, x
2 

chia hết cho 3  x chia hết cho 3  B. x  N, x
2 

chia hết cho 6  x chia hết cho 3   

C. x  N, x
2 

chia hết cho 9  x chia hết cho 9  D. x  N, x chia hết cho 4 và 6  x chia hết cho 12  

Câu 22. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào phải là định lí ? 

A. x  R, x > –2  x
2 
> 4 B. x  R, x > 2  x

2 
> 4  

C. x  R, x
2 

> 4  x > 2 D. Nếu a + b chia hết cho 3 thì a, b đều chia hết cho 3 

Câu 23. Giải bài toán sau bằng phương pháp chứng minh: “chứng minh rằng với mọi x, y, z bất kỳ thì các đẳng 

thức sau không đồng thời xảy ra zyx  ; xzy  ; yxz  .” Một học sinh đã lập luận tuần tự như sau: 

(I)  Giả định các đẳng thức xảy ra đồng thời. 

(II)  Thế thì nâng lên bình phương hai vế các bất đẳng thức, chuyển vế phải sang vế trái, rồi phân tích, ta được: 

(x – y + z)(x + y – z) < 0 ; (y – z + x)(y + z – x) < 0 ; (z – x + y)(z + x – y) < 0 

(III) Sau đó, nhân vế theo vế thì ta thu được: (x – y + z)
2
(x +y – z)

2
(– x + y + z)

2
< 0 (vô lí) 

Lý luận trên, nếu sai thì sai từ giai đoạn nào ? 

A. (I)   B. (II)   C. (III)    D. Lý luận đúng 

Câu 24. Cho định lý : “Cho m là một số nguyên. Chứng minh rằng: Nếu m
2
 chia hết cho 3 thì m chia hết cho 

3”. Một học sinh đã chứng minh như sau: 

Bước 1: Giả sử m không chia hết cho 3. Thế thì m có một trong hai dạng sau: m = 3k +1 hoặc m = 3k +2, k Z 

Bước 2: Nếu m = 3k + 1 thì m
2
 = 9k

2
 + 6k + 1 = 3(3k

2
 + 2k) + 1, còn nếu m = 3k + 2  

              thì m
2
 = 9k

2
 + 12k + 4 = 3(3k

2
 + 4k + 1) + 1. 

Bước 3: Vậy trong cả hai trường hợp m
2
 cũng không chia hết cho 3, trái với giả thiết. 

Bước 4: Do đó m phải chia hết cho 3. 

Lý luận trên đúng tới bước nào ? 

A. Bước 1 ;  B. Bước 2 ;  C. Bước 3 ;  D. Tất cả các bước đều đúng; 

Câu 25. “Chứng minh rằng 2  là số vô tỉ”. Một học sinh đã lập luận như sau: 

Bước 1: Giả sử 2 là số hữu tỉ, thế thì tồn tại các số nguyên dương m, n sao cho 2 =
n

m
 (1) 

Bước 2: Ta có thể giả định thêm 
n

m
là phân số tối giản. Từ đó 2n

2
 = m

2
 (2). 

Suy ra m
2
 chia hết cho 2  m chia hết cho 2  ta có thể viết m = 2p. Nên (2) trở thành n

2
 = 2p

2
. 

Bước 3: Như vậy ta cũng suy ra n chia hết cho 2 và cũng có thể viết n = 2p.  

Và (1) trở thành 2 =
q2

p2
= 

q

p


n

m
không phải là phân số tối giản, trái với giả thiết. 

Bước 4: Vậy 2  là số vô tỉ. 

Lập luận trên đúng tới bước nào ? 

A. Bước 1   B. Bước 2   C. Bước 3    D. Bước 4  

Câu 26. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào không phải là định lí ? 

A. Điều kiện đủ để trong mặt phẳng, hai đường thẳng song song với nhau là hai đường thẳng ấy cùng vuông 

góc với đường thẳng thứ ba.  

B. Điều kiện đủ để diện tích tam giác bằng nhau là hai tam giác ấy bằng nhau.  

C. Điều kiện đủ để hai đường chéo của một tứ giác vuông góc với nhau là tư giác ấy là hình thoi. 

D. Điều kiện đủ để một số nguyên dương a có tận cùng bằng 5 là số đó chia hết cho 5. 

Câu 27. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào không phải là định lí ? 

A. Điều kiện cần để hai tam giác bằng nhau là chúng có ít nhất một cạnh bằng nhau.  

B. Điều kiện cần để hai tam giác bằng nhau là chúng có các góc tương ứng bằng nhau. 

C. Điều kiện cần để một số tự nhiên chia hết cho 3 là nó chia hết cho 6. 
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D. Điều kiện cần để a = b là a
2
 = b

2
.  

Câu 28. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ? 

A. Để tứ giác T là một hình vuông, điều kiện cần và đủ là nó có bốn cạnh bằng nhau. 

B. Để tổng hai số tự nhiên chia hết cho 7, là mỗi số đó chia hết cho 7. 

C. Để ab > 0, điều kiện cần là cả hai số a và b đều dương.  

D. Để một số nguyên dương chia hết cho 3, điều kiện đủ là nó chia hết cho 9. 

Câu 29. “Nếu a và b là hai số hữu tỉ thì tổng a + b chúng là số hữu tỉ”. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề tương 

đương với mẹnh đề đó ? 

A. Điều kiện cần để tổng a + b là số hữu tỉ là cả hai số a và b đều là số hữu tỉ.   

B. Điều kiện đủ để tổng a + b là số hữu tỉ là cả hai số a và b đều là số hữu tỉ.   

C. Điều kiện cần để a và b là hai số hữu tỉ thì tổng a + b  là số hữu tỉ.  

D. Tất cả các câu trên đều sai. 

Câu 30. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ? 

A. Điều kiện cần để tứ giác là hình thang cân là tứ giác đó có hai đường chéo bằng nhau.  

B. Điều kiện đủ để số tự nhiên n chia hết cho 24 là n chia hết cho 6 và 4.  

C. Điều kiện đủ để n
2
 + 20 là một hợp số là n là số nguyên tố lớn hơn 3.  

D. Điều kiện đủ để n
2
 – 1 chia hết cho 24 là n là số nguyên tố lớn hơn 3. 

Câu 31. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ? 

A. Điều kiện cần và đủ để tứ giác là hình thoi là khi có thể nội tiếp trong tứ giác đó một đường tròn. 

B. Với các số thực dương a và b, điều kiện cần và đủ để )ba(2ba   là a = b.  

C. Điều kiện cần và đủ để hai số tự nhiên dương m và n đều không chia hết cho 9 là mn không chia hết cho 9. 

D. Điều kiện cần và đủ để hai tam giác bằng nhau là hai tam giác đồng dạng. 

Câu 32. Mệnh đề nào sau đây đúng ? 

A. Điều kiện đủ để hai số nguyên a, b chia hết cho 3 là tổng bình phương hai số đó chia hết cho 3.  

B. Điều kiện cần để hai số nguyên a, b chia hết cho 3 là tổng bình phương hai số đó chia hết cho 3.  

C. Điều kiện cần để tổng bình phương hai số nguyên a, b chia hết cho 3 là hai số đó chia hết cho 3. 

D. Cả a, b, c đều đúng. 

Câu 33. Cho mệnh đề: “Nếu a + b < 2 thì một trong hai số a và b nhỏ hơn 1” 

Mệnh đề nào sau đây tương đương với mệnh đề đã cho ? 

A. Điều kiện đủ để hai số a và b nhỏ nhơn 1 là a + b < 2 .  

B. Điều kiện cần để hai số a và b nhỏ nhơn 1 là a + b < 2 .  

C. Điều kiện đủ để a + b < 2 là  một trong hai số a và b nhỏ hơn 1. 

D. Cả b và c. 

Câu 34. Cho mệnh đề: “Nếu tứ giác là hình thoi là trong tứ giác đó nội tiếp được một đường tròn”.  

Mệnh đề nào sau đây tương đương với mênh đề đã cho ? 

A. Điều kiện đủ để tứ giác là hình thoi là trong tứ giác đó nội tiếp được một đường tròn.  

B. Điều kiện đủ để tứ giác đó nội tiếp một đường tròn là tứ giác đó là hình thoi.   

C. Điều kiện cần để tứ giác là hình thoi là trong tứ giác đó nội tiếp được một đường tròn.  

D. Cả b, c đều tương đương với mệnh đề đã cho. 

Câu 35. Cho mệnh đề: “Nếu một tứ giác là hình thang cân thì tứ giác đó có hai đường chéo bằng nhau”. Mệnh 

đề nào sau đây tương đương với mệnh đề đã cho ? 

A. Điều kiện cần để tứ giác là hình thang cân là tứ giác đó có hai đường chéo bằng nhau.  

B. Điều kiện đủ để tứ giác có hai đường chéo bằng nhau là tứ giác đó là hình thang cân .  

C. Điều kiện đủ để tứ giác là hình thang cân là tứ giác đó có hai đường chéo bằng nhau.  

D. Cả a, b đều đúng. 

Câu 36. Cho mệnh đề: “Nếu n là số nguyên tố lớn hơn 3 thì n
2
 + 20 là một hợp số (tức là có ước khác 1 và khác 

chính nó)”. Mệnh đề nào sau đây tương đương với mệnh đề đã cho ? 

A. Điều kiện cần để n
2
 + 20 là một hợp số là n là số nguyên tố lớn hơn 3.  

B. Điều kiện đủ để n
2
 + 20 là một hợp số là n là số nguyên tố lớn hơn 3.  

C. Điều kiện cần để số nguyên n lớn hơn 3 và là số nguyên tố là n
2
 + 20 là một hợp số.  

D. Cả b, c đều đúng. 

Câu 37. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề đảo đúng ? 

A. Nếu một tứ giác là hình thang cân thì tứ giác đó có hai đường chéo bằng nhau.  

B. Nếu hai tam giác bằng nhau là chúng có các góc tương ứng bằng nhau.  

C. Nếu tam giác không phải là tam giác đều thì nó có ít nhất một góc (trong) nhỏ hơn 60
0
.  
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D. Nếu mỗi số tự nhiên a, b chia hết cho 11 thì tổng hai số a và b chia hết cho 11. 

Câu 38. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ? 

A. Để một tứ giác là một hình vuông, điều kiện cần và đủ là nó có 4 cạnh bằng nhau.  

B. Đểu hai số tự nhiên chia hết cho 7, điều kiện cần và đủ là một số chia hết cho 7.  

C. Để ab > 0, điều kiện cần và đủ là hai số a và b đều dương.  

D. Để một số dương chia hết cho 3, điều kiện đủ là nó chia hết cho 9. 

Câu 39. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề đảo là định lý ? 

A. Nếu một tam giác là một tam giác vuông thì đường trung tuyến ứng cạnh huyền bằng nửa cạnh ấy.  

B. Nếu một số tự nhiên tận cùng bằng 0 thì số đó chia hết cho 5. 

C. Nếu một tứ giác là hình thoi thì tứ giác đó có hai đường chéo vuông góc với nhau. 

D. Nếu một tứ giác là hình chữ nhật thì tứ giác có hai đường chéo bằng nhau. 

Câu 40. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ? 

A. Điều kiện cần và đủ để hai số nguyên a, b chia hết cho 7 là tổng bình phương của chúng chia hết cho 7. 

B. Điều kiện cần và đủ để một tứ giác nội tiếp đường tròn là tổng của hai góc đối diện của nó bằng 180
0
.  

C. Điều kiện cần và đủ để tứ giác là hình chữ nhật là hai đường chéo bằng nhau.  

D. Điều kiện cần và đủ để một tam giác là tam giác đều là tam giác có ba đường phân giác bằng nhau. 
 

B. TRẮC NGHIỆM TẬP HỢP 
Câu 1. Ký hiệu nào sau đây là để chỉ 6 là số tự nhiên ? 

A. 6     B. 6     C. 6      D. 6 =   

Câu 2. Ký hiệu nào sau đây là để chỉ 5 không phải là số hữu tỉ ? 

A. 5  Q   B. 5 Q   C. 5 Q   D. ký hiệu khác. 

Câu 3. Cho A = 1; 2; 3. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai ? 

A.      B. 1  A   C. 1; 2     D. 2 = A  

Câu 4. Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề nào sai ? 

A. A  A   B.      C. A     D. A  A 

Câu 5. Cho phần tử của tập hợp: A = x  R/ x
2
 + x + 1 = 0 là  

A. A = 0   B. A = 0   C. A =    D. A =   

Câu 6. Cho tập hợp A = x  R/ (x
2
 – 1)(x

2
 + 2) = 0. Các phần tử của tập A là:  

A. A = –1;1. B. A = – 2 ; –1; 1; 2 . C. A = –1. D. A = 1. 

Câu 7. Các phần tử của tập  hợp A = x  R/ 2x
2
 – 5x + 3 = 0 là: 

A. A = 0.  B. A = 1.  C. A = 5,1   D. A =  5,1;1  

Câu 8. Cho tập  hợp A = x  R/ x
4
 – 6x

2
 + 8 = 0. Các phần tử của tập A là:  

A. A =  2 ; 2 B. A = – 2 ; –2 C. A =  2 ; –2 D. A = – 2 ; 2 ; –2; 2 

Câu 9. Cho tập  hợp A = x  N/ x là ước chung của 36 và 120. Các phần tử của tập A là:  

A. A=1; 2; 3; 4; 6; 12. B. A=1; 2; 3; 4; 6; 8; 12.  C. A=2;3;4;6;8;10;12 D. Một đáp số khác. 

Câu 10. Trong các tập hợp sau, tập hợp nào là tập rỗng ? 

A. A = x  N/ x
2
 – 4 = 0. B. B = x  R/ x

2
 +2x + 3 = 0. 

C. C = x  R/ x
2
 – 5 = 0.  D. D = x  Q/ x

2
 + x – 12 = 0.  

Câu 11. Trong các tập hợp sau, tập hợp nào khác rỗng ? 

A. A = x  R/ x
2
 + x + 1 = 0 B. B = x  N/ x

2
 – 2 = 0.  

C. C = x  Z/ (x
3
 – 3)(x

2
 + 1) = 0.  D. D = x  Q/ x(x

2
 + 3) = 0.  

Câu 12. Gọi Bn là tập hợp các số nguyên là bội số của n. Sự liên hệ giữa m và n sao cho Bn Bm là: 

A. m là bội số của n . B. n là bội số của m .  

C. m, n nguyên tố cùng nhau.  D. m, n đều là số nguyên tố. 

Câu 13. Cho hai tập hợp : X = x  N/ x là bội số của 4 và 6 và X = x  N/ x là bội số của 12.  

Trong các mênh đề sau mệnh đề nào sai ? 

A. X  Y.   B. Y  X.   C. X = Y.   D. n : n X và n Y. 

Câu 14. Số các tập con 2 phần tử của B = a, b, c, d, e, f là: 

A. 15.  B. 16.  C. 22.   D. 25. 

Câu 15. Số các tập con 3 phần tử có chứa a, b của C = a, b, c, d, e, f, g, h, k, m là: 

A. 8.  B. 10.  C. 12.   D. 14. 

Câu 16. Trong các tập sau, tập hợp nào có đúng một tập hợp con ? 

A. .  B. a.  C. .   D. ; a. 
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Câu 17. Trong các tập sau đây, tập hợp nào có đúng hai tập hợp con ? 

A. x; y.  B. x.  C. ; x.  D. ; x; y. 

Câu 18. Tập hợp X = 0; 1; 2có bao nhiêu tập hợp con ? 

A. 3.  B. 6.  C. 7.   D. 8. 

Câu 19. Cho tập hợp A = a, b, c, d. Tập A có mấy tập con ? 

A. 16.  B. 15.  C. 12.   D. 10. 

Câu 20. Khẳng định nào sau đây sai ? Các tập A = B với A, B là các tập hợp sau ? 

A. A = 1; 3, B = x  R/ (x – 1)(x – 3) = 0.   

B. A = 1; 3; 5; 7; 9, B = n  N/ n = 2k + 1, k  Z, 0  k  4. 

C. A = –1; 2, B = x  R/ x
2
 –2x – 3 = 0.   

D. A = , B = x  R/ x
2
 + x + 1 = 0.  

Câu 21. Cho hai tập hợp : A = x /  x là ước số nguyên dương của 12  

và A = x/x là ước số nguyên dương của 18. Các phần tử của tập hợp A  B là: 

A. 0; 1; 2; 3; 6. B. 1; 2; 3; 4. C. 1; 2; 3; 6. D. 1; 2; 3. 

Câu 22. Cho hai tập hợp A = 1; 2; 3; 4, B = 2; 4; 6; 8. Tập hợp nào  sau đây bằng tập hợp A  B ? 

A. 2; 4. B. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8. C. 6; 8. D. 1; 3. 

Câu 23. Cho các tập hợp sau :  A = x  R/ (2x – x
2
)(2x

2
 –3x – 2) = 0 và B = n  N*/ 3 < n

2
< 30 

A. A  B = 2; 4. B. A  B = 2. C. A  B = 4; 5. D. A  B = 3. 

Câu 24. Gọi Bn là tập hợp bội số của n trong tập Z. Sự liên hệ giữa m và n sao cho Bn  Bm = Bnm là: 

A. m là bội số của n .  B. n là bội số của m .  

C. m, n nguyên tố cùng nhau.   D. m, n đều là số nguyên tố. 

Câu 25. Gọi Bn là tập hợp bội số của n trong N. Tập hợp B3 B6 là: 

A. B2 .  B.  .  C. B6 .    D. B3 . 

Câu 26. Gọi Bn là tập hợp bội số của n trong N. Tập hợp B2 B4 là: 

A. B2 .  B. B4 .  C.  .    D. B3 . 

Câu 27. Cho tập A = . Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai ? 

A. A  B = A .  B. A   = A . C.   A =  .   D.    =  . 

Câu 28. Cho hai tập hợp X = 1; 3; 5; 8, Y = 3; 5; 7; 9. Tập hợp A  B bằng tập hợp nào sau đây ? 

A. 3; 5. B. 1; 3; 5; 7; 8; 9. C. 1; 7; 9. D. 1; 3; 5. 

Câu 29. Gọi Bn là tập hợp bội số của n trong tập Z. Sự liên hệ giữa m và n sao cho Bn Bm = Bm là: 

A. m là bội số của n . B. n là bội số của m .  

C. m, n nguyên tố cùng nhau.  D. m, n đều là số nguyên tố. 

Câu 30. Gọi Bn là tập hợp bội số của n trong N. Tập hợp B3 B6 là: 

A.  .  B. B3 .  C. B6 .    D. B12 . 

Câu 31. Cho tập A . Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai ? 

A. A   = A .   B. A  A = A . C.    =  .   D.   A =  .  

Câu 32. Cho hai tập hợp A = 2; 4; 6; 9, B = 1; 2; 3; 4. Tập hợp A \ B bằng tập hợp nào sau đây ? 

A. 1; 2; 3; 5.  B. 6; 9;1; 3.  C. 6; 9.    D.  . 

Câu 33. Cho hai tập hợp A = 0; 1; 2; 3; 4, B = 2; 3; 4; 5; 6. Tập hợp B \ A bằng tập hợp nào sau đây ? 

A. 5.  B. 0;1.  C. 2; 3; 4.   D. 5; 6. 

Câu 34. Cho hai tập hợp A = 0; 1; 2; 3; 4, B = 2; 3; 4; 5; 6. Tập hợp A\ B bằng tập hợp nào sau đây ? 

A. 0.  B. 0;1.  C. 1; 2.    D. 1; 5. 

Câu 35. Cho tập A  . Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai ? 

A. A \  = A.  B. A \ A = A.  C.  \  =  .   D.  \ A =  .  

Câu 36. Cho hai tập hợp A = 1; 2; 3; 7, B = 2; 4; 6; 7; 8. Khẳng định nào sau đây là đúng ? 

A. A  B = 2; 7, A  B = 4; 6; 8. B. A  B = 2; 7, A \ B = 1; 3.  

C. A \ B = 1; 3, B \ A = 2; 7.  D. A \ B = 1; 3, A  B = 1; 3; 4; 6; 8. 

Câu 37. Cho hai tập hợp A = 0; 1; 2; 3; 4, B = 1; 2; 3. Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai ? 

A. A  B = B . B. A  B =  A . C. CAB = 0; 4. D. B \ A = 0; 4. 

Câu 38. Cho hai tập hợp A = 0; 1; 2; 3; 4, B = 2; 3; 4; 5; 6. Tập hợp (A \ B)  (B \ A) bằng: 

A. 5. B. 0; 1; 5; 6. C. 1; 2. D.  . 

Câu 39. Cho hai tập hợp A = 0; 1; 2; 3; 4, B = 2; 3; 4; 5; 6. Tập hợp (A \ B)  (B \ A) bằng : 

A. 0; 1; 5; 6. B. 1; 2. C. 2; 3; 4. D. 5; 6. 



16 

 

 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

ĐẠI SỐ 10 – CHƯƠNG I – MỆNH ĐỀ & TẬP HỢP & SỐ GẦN ĐÚNG-SAI SỐ  ....................................................... GVBM : ĐOÀN NGỌC DŨNG 

Câu 40. Cho A là tập hợp các số tự nhiên chẵn không lớn hơn 10. 

và tập B = n  N/ n  6 và C = n  N/ 4  n  10. Khi đó ta có câu đúng là: 

A.  A  (B  C) = n  N/n < 6, (A \ B)  (A \ C)  (B \ C)= 0; 10. 

B.  A  (B  C) = A, (A \ B)  (A \ C)  (B \ C) = 0; 3; 8; 10. 

C.  A  (B  C) = A, (A \ B)  (A \ C)  (B \ C) = 0; 1; 2; 3; 8; 10. 

D.  A  (B  C)= 10, (A \ B)  (A \ C)  (B \ C) = 0; 1; 2; 3; 8; 10. 

Câu 41. Sử dụng ký hiệu khoảng để viết các tập sau đây: E = (4 ; +) \ (– ; 2] câu nào đúng ? 

A. (–4 ; 9].   B. (– ; +) .  C. (1 ; 8).   D. (4 ; +)  

Câu 42. Sử dụng ký hiệu khoảng để viết các tập sau đây: A = (–4 ; 4)  [7 ; 9]  [1 ; 7) câu nào đúng ? 

A. (–4 ; 9].   B. (– ; +) .  C. (1; 8).   D. (–6 ; 2].  

Câu 43. Sử dụng ký hiệu khoảng để viết các tập sau đây: D = (– ; 2]  (–6 ; +) câu nào đúng ? 

A. (–4 ; 9].   B. (– ; +)  C. (1 ; 8).   D. (–6 ; 2].  

Câu 44. Sử dụng ký hiệu khoảng để viết các tập sau đây: B = [1 ; 3)  (– ; 6)  (2 ; +) câu nào đúng ? 

A. (– ; +) .  B. (1 ; 8).  C. (–6 ; 2].   D. (4 ; +)  

Câu 45. Sử dụng ký hiệu khoảng để viết các tập sau đây: C = [–3 ; 8)  (1 ; 11) câu nào đúng ? 

A. (–4 ; 9].   B. (1 ; 8).  C. (–6 ; 2].   D. (4 ; +) . 

Câu 46. Cho A = [1 ; 4]; B = (2 ; 6) ; C = (1 ; 2). Tập hợp A  B  C là : 

A. [0 ; 4].  B. [5 ; +).  C. (– ; 1)   D.  . 

Câu 47. Cho A = (– ; –1]; B = [–1; +); C = (–2 ; –1]. Tập hợp A  B  C là : 

A. –1. B. (– ; +)  C.  D. (– ; 4]  [5 ; +). 

Câu 48. Cho A = [0 ; 3]; B = (1 ; 5) ; C = (0 ; 1). Câu nào sau đây sai ? 

A. A  B  C =   B. A  B  C =[0 ; 5) C. (A  B)\ C = (1; 5) D. (A  B) \ C = (1 ; 3] 

Câu 49. Cho A = (– ; 1]; B = [1 ; +); C = (0; 1]. Câu nào sau đây sai ? 

A. A  B  C = –1. B. A  B  C = (– ; +)   

C. (A  B) \ C = (– ; 0]  (1 ; +)  D. (A  B) \ C = C 

Câu 50. Cho A = [–3 ; 1]; B = [2 ; +); C = (– ; –2). Câu nào sau đây đúng ? 

A. A  B  C =   B. A  B  C = (– ; +)   

C. (A  B) \ B = (– ; 1)  D. (A  B) \ B = (2 ; 1]. 

Câu 51. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề sai là: 

A. (–3 ; 2)  (1 ; 4) = (1 ; 2) B. [–1 ; 5]  (2 ; 6] = [1 ; 6]  

C. R\ [1 ; +) = (– ; 1) D. R\ [–3 ; +) = (– ; –3)  

Câu 52. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề sai là: 

A. [–1 ; 7]  (7 ; 10) =   B. [–2 ; 4)  [4 ; +)  = (–2 ; +) 

C. [–1 ; 5] \ (0 ; 7) = [–1 ; 0) D. R\ (– ; –3] = (–3 ; +)  

Câu 53. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề sai là: 

A. (–; 3)[3 ;+) = R B. R\ (– ; 0) = R
+
  C. R\ (0 ; +) = R

–
  D. R\ (0; +) = R

–
  

Câu 54. Tập hợp (–2; 3) \ [1 ; 5] bằng tập hợp nào sau đây ? 

A. (–2 ; 1)   B. (–2 ; 1]   C. (–3 ; –2)   D. (–2; 5)  

Câu 55. Tập hợp [–3 ; 1)  (0 ; 4] bằng tập hợp nào sau đây ? 

A. (0 ; 1)   B. [0 ; 1]   C. [–3 ; 4]   D. [–3 ; 0]  

Câu 56. Cho A = (–3 ; 5]  [8 ; 10]  [2 ; 8). Đẳng thức nào sau đây đúng ? 

A. A = (–3 ; 8]   B. A = (–3 ; 10)  C. A = (–3 ; 10]   D. A = (2; 10] . 

Câu 57. Cho A = [0 ; 2)  (– ; 5)   (1 ; +). Đẳng thức nào sau đây đúng? 

A. A = (5 ; +)  B. A = (2 ; +)  C. A = (– ; 5)   D. A = (– ; +)   

Câu 58. Cho A = [0 ; 4] , B = (1 ; 5) , C = (–3 ; 1) . Câu nào sau đây sai ? 

A. A  B = [0 ; 5)  B. B  C = (–3 ; 5)  C. B  C = 1 D. A  C = [0 ; 1]  

Câu 59. Cho A= (– ; 2] , B =  [2; +) , C = (0; 3). Câu nào sau đây sai ? 

A. A  B = R \ 2 B. B  C = (0 ; +)  C. B  C = [2 ; 3)  D. A  C = (0 ; 2]  

Câu 60. Cho A= (–5 ; 1] , B = [3 ; +) , C = (– ; –2). Câu nào sau đây đúng ? 

A. A  B = (–5 ; +)  B. B  C = (– ; +)  C. B  C =   D. A  C = [–5 ; –2]  

Câu 61. Mỗi học sinh của lớp 10C1 đều biết chơi đá cầu hoặc cầu lông, biết rằng có 25 em biết chơi đá 

cầu, 30 em biết chơi cầu lông, 15 em biết chơi cả hai. Hỏi lớp 10C1 có bao nhiêu em chỉ biết đá cầu? 

A. 10 B. 15  C. 40  D. 20  
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Câu 62. Trong kì thi học sinh giỏi cấp trường, lớp 10A có 17 bạn được công nhận học sinh giỏi Văn, 25 bạn 

học sinh giỏi Toán. Tìm số học sinh giỏi cả Văn và Toán, biết lớp 10A có 45 học sinh và có 13 học sinh 

không đạt học sinh giỏi. 

A. 35 B. 30  C. 10  D. 20  
 

Câu 63. Mỗi học sinh lớp 10B đều chơi bóng đá hoặc bóng chuyền. Biết rằng có 25 bạn chơi bóng đá, 20 

bạn chơi bóng chuyền và 10 bạn chơi cả hai môn. Hỏi lớp 10B có sĩ số lớp 10B là bao nhiêu? 

A. 35 B. 30  C. 25  D. 20  
 

Câu 64. Mỗi học sinh của lớp 10C1 đều biết chơi đá cầu hoặc cầu lông, biết rằng có 25 em biết chơi đá 

cầu, 30 em biết chơi cầu lông, 15 em biết chơi cả hai. Hỏi lớp 10C1 có bao nhiêu em chỉ biết đánh cầu 

lông?     

A. 10 B. 15  C. 40  D. 20  
 

Câu 65. Một lớp có 45 học sinh. Mỗi em đều đăng ký chơi ít nhất một trong hai môn : bóng đá hoặc bóng 

chuyền. Có 35 học sinh đăng ký môn bóng đá, 15 học sinh đăng ký môn bóng chuyền. Hỏi có bao nhiêu 

em đăng ký chơi cả hai môn? 

A. 5 B. 10  C. 30  D. 25  
 

Câu 66. Trong lớp 10C2, có 15 học sinh giỏi môn Toán, 14 học sinh giỏi môn Văn và 12 học sinh giỏi môn 

Tiếng Anh, biết rằng có 8 học sinh vừa giỏi Văn và Toán, có 5 học sinh vừa giỏi Văn và Tiếng Anh, có 7 

học sinh vừa giỏi Toán và Tiếng Anh, trong đó chỉ có đúng 11 học sinh giỏi cả hai môn. Hỏi có bao nhiêu 

học sinh của lớp giỏi cả 3 môn Văn, Toán và Tiếng Anh. 

A. 5 B. 10  C. 4  D. 3  
 

Câu 67. Lớp 10B1 có 7 học sinh giỏi Toán, 5 học sinh giỏi Lý, 6 học sinh giỏi Hóa, 3 học sinh giỏi cả Toán 

và Lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 2 học sinh giỏi cả Lý và Hóa, 1 học sinh giỏi cả 3 môn Toán, Lý, 

Hóa. Hỏi số học sinh giỏi ít nhất một môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp 10B1 là bao nhiêu học sinh? 

A. 9 B. 10  C. 18  D. 28  
 

Câu 68. Mỗi học sinh của lớp 10C1 đều biết chơi đá cầu hoặc cầu lông, biết rằng có 25 em biết chơi đá 

cầu, 30 em biết chơi cầu lông, 15 em biết chơi cả hai. Hỏi lớp 10C1 có sĩ số lớp là bao nhiêu?   

A. 10 B. 15  C. 40  D. 20  
 

Câu 69. Lớp 10A có 45 học sinh,  trong đó có 15 học sinh được xếp loại học lực giỏi, 20 học sinh được xếp 

loại hạnh kiểm tốt, 10 em vừa xếp loại học lực giỏi, vừa có hạnh kiểm tốt. Hỏi có bao nhiêu học sinh xếp 

loại học lực giỏi hoặc có hạnh kiểm tốt? 

A. 25 B. 10  C. 45  D. 35  
 

Câu 70. Một lớp học có 25 học sinh khá các môn tự nhiên, 24 học sinh học khá các môn xã hội, 10 học sinh 

khá cả môn tự nhiên lẫn môn xã hội, đặc biệt vẫn còn 3 học sinh chưa học khá cả hai nhóm môn ấy. Hỏi 

lớp có bao nhiêu học sinh chỉ khá đúng một nhóm môn (tự nhiên hoặc xã hội) 

A. 26 B. 29  C. 36  D. 39  

 

 

 

---------- 
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SỐ GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ 

GVBM : ĐOÀN NGỌC DŨNG 

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

1) Số gần đúng 

Trong nhiều trường hợp, ta không biết được giá trị đúng của đại lượng mà ta đang quan tâm, mà chỉ có 

thể biết được giá trị gần đúng của nó. Cụ thể là trong đo đạc, tính toán ta thường chỉ nhận được các số 

gần đúng. 

Ví dụ 1 : Các số liệu sau là những số gần đúng: 

 Khoảng cách từ Mặt Trăng đến Trái Đất là 384.400 km. 

 Số dân của Việt Nam là 97 triệu người. (tính đến ngày 12/8/2019 là 97.536.199 người)  

2) Sai số 

a) Sai số tuyệt đối và độ chính xác d : 

Nếu a là số gần đúng của số đúng a  thì (a) = aa  được gọi là sai số tuyệt đối của số gần đúng a. 

Thông thường ta không biết được số đúng a  nên cũng không tính được (a) mà chỉ ước lượng được (a) 

không vượt quá một số dương d nào đó. 

Khi đó (a)  d  d  aa   d  a – d  a   a + d. Điều đó có nghĩa là số đúng a  dao động từ a – d 

đến số a + d và do đó ta nói a là số gần đúng của a  với độ chính xác d, quy ước viết gọn là a  = a  d. 

Ví dụ 2 : Kết quả đo chiều dài của một cây cầu được ghi là 152 m  0,2 m , điều đó có nghĩa là gì ? 

 Hướng dẫn : 

Kết quả đo chiều dài của một cây cầu được ghi là 152 m  0,2 m có nghĩa là chiều dài đúng của cây cầu là 

một số nằm trong khoảng từ 151,8 m đến 152,2 m. 

Ví dụ 3 : Khi tính diện tích hình tròn bán kính R = 3 cm, nếu lấy  = 3,14 thì độ chính xác là bao nhiêu ? 

 Hướng dẫn : 

Ta có diện tích hình tròn S = 3,14  3
2
 = 28,26 và S  =   3

2
 = 9. 

Ta có : 3,14 <  < 3,15  3,14  9 < 9 < 3,15  9  28,26 < S < 28,35 

Do đó :   09,0SSS09,026,2835,2826,28SSS   

Vậy nếu ta lấy  = 3,14 thì diện tích hình tròn là S = 28,26 cm
2
 với độ chính xác d = 0,09. 

b) Sai số tương đối 

Sai số tương đối của số gần đúng a là tỉ số giữa sai số tuyệt đối và a  , ký hiệu là (a) = 

a

)a(
 

_ Nếu daa   thì (a)  d. Do đó (a) 
a

d
 

_ Nếu (a) càng nhỏ thì độ chính xác của phép đo đạc hoặc tính toán càng lớn. 

Người ta thường viết sai số tương đối (a) dưới dạng phần trăm. 

Ví dụ 4 : Tìm sai số tương đối của phép đo chiều dài cây cầu trong ví dụ 2. 

 Hướng dẫn : 

Trong phép đo chiều dài cây cầu ở ví dụ 2 thì sai số tương đối không vượt quá %1316,0

152

2,0
  

Ví dụ 5 : Bạn A đo chiều dài của một sân bóng ghi được 250  0,2 m. Bạn B đo chiều cao của một cột cờ 

được 15  0,1 m. Trong hai bạn A và B, bạn nào có phép đo chính xác hơn ? 

 Hướng dẫn : 

Phép đo của bạn A có sai số tương đối 1  

250

2,0
 = 0,0008 = 0,08% 

Phép đo của bạn B có sai số tương đối 2  

15

1,0
 = 0,0066 = 0,66% 

Như vậy phép đo của bạn A có độ chính xác cao hơn. 

3) Số quy tròn 
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a) Quy tròn số gần đúng (Quy tắc làm tròn số) 

Tùy mức độ cho phép, ta có thể quy tròn một số đến hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, … hay đến hàng 

phần chục, hàng phần trăm, … (gọi là hàng quy tròn) theo nguyên tắc sau : 

 Nếu chữ số ngay sau hàng quy tròn nhỏ hơn 5 thì ta chỉ việc thay thế chữ số đó và các chữ số bên phải 

nó bởi số 0. 

 Nếu chữ số ngay sau hàng quy tròn lớn hơn bằng 5 thì ta thay thế chữ số đó và các chữ số bên phải nó 

bởi số 0 và cộng thêm một đơn vị vào chữ số ở hàng quy tròn. 

Ví dụ 6 : Các số quy tròn của số x theo từng hàng cho trong bảng sau : 
 

Quy tròn đến hàng chục hàng đơn vị hàng phần chục hàng phần trăm hàng phần nghìn 

x = 549,2705 550 549 549,3 549,27 549,271 

x = 397,4619 400 397 397,5 397,46 397,462 
 

Nhận xét : 

 Khi thay số đúng bởi số quy tròn thì sai số tuyệt đối không vượt quá nửa đơn vị của hàng quy tròn. 

 Nếu daa   thì ta quy tròn số a đến hàng lớn hơn hàng của d một đơn vị. 

b) Cách viết số quy tròn của số gần đúng căn cứ vào độ chính xác cho trước 

Ví dụ 7 : Cho số gần đúng a = 2 851 275 với độ chính xác d = 300. 

 Hướng dẫn : 

Vì độ chính xác đến hàng trăm nên ta quy tròn a đến hàng nghìn, vậy số quy tròn của a là 2 851 000. 

Ví dụ 8 : Cho số gần đúng a = 5,2463 với độ chính xác d = 0,001. 

 Hướng dẫn : 

Vì độ chính xác đến hàng phần nghìn nên ta quy tròn a đến hàng phần trăm, vậy số quy tròn của a là 5,25. 

B. BÀI TẬP 

BÀI 1 : (SGK) Các nhà toán học cổ đại Trung Quốc đã dùng phân số 

7

22
 để xấp xỉ số . Hãy đánh giá sai 

số tuyệt đối của giá trị gần đúng này, biết 3,1415 <  < 3,1416. 

 Hướng dẫn : 

Ta có: 1415,3
7

22

7

22
1416,3

7

22
1415,31416,31416,31415,3  .  

Mà )142857(,3...571428571428,3
7

22
  

Do đó: 1416,31428,31416,3
7

22

7

22
1415,3

7

22
1415,31429,3    0012,0

7

22
0014,0   

Vậy sai số tuyệt đối của số gần đúng 

7

22
 không vượt quá d = 0,0014 = 14.10

–4
. 

 Hoặc: Sai số tuyệt đối phải tìm là : 0014,01415,31429,3
7

22

7

22
  

BÀI 2 : (SGK) Một tam giác có ba cạnh đo được như sau: a = 6,3cm  0,1cm ; b = 10cm  0,2cm và c = 

15cm  0,2cm. Chứng minh rằng chu vi P của tam giác là P = 31,3cm  0,5cm. 

 Hướng dẫn : 

Giả sử a, b, c là giá trị đúng của 3 cạnh của tam giác. Ta có: a = 6,3 + u ; b = 10 + v ; c = 15 + w. 

 P = a + b + c = 31,3 + u + v + w. 

Theo giả thiết: –0,1  u  0,1 ; –0,2  v  0,2 ; –0,2  w  0,2. 

Do đó: –0,5  u + v + w  0,5  Chu vi của tam giác là P = 31,3cm  0,5cm 

 Hoặc: Chu vi của tam giác là p  6,3 + 10 + 15 = 31,3 (cm) 

Cận trên của sai số tuyệt đối là : d = 0,1 + 0,2 + 0,2 = 0,5  Chu vi của tam giác là P = 31,3cm  0,5cm 

Do sai số tuyệt đối vượt quá một đơn vị hàng 

10

1
 nên số 31,3 có chữ số 3 ở hàng 

10

1
 là chữ số không chắc, 

nên ta làm tròn và dưới dạng chuẩn chu vi tam giác là P = 31,0cm. 
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BÀI 3 : (SGK) Một cái sân hình chữ nhật với chiều rộng là x = 2,56m  0,01m và chiều dài là y = 4,2m  

0,01m. Chứng minh rằng chu vi P của sân là P = 13,52m  0,04m. Viết số đo chu vi P dưới dạng chuẩn. 

 Hướng dẫn : 

Giả sử x, y là giá trị đúng của của chiều rộng và chiều dài của sân hình chữ nhật.  

Ta có: x = 2,56 + u ; y = 4,2 + v. 

Ta có: P = 2(x + y) = 2(2,56 + 4,2) + 2u + 2v = 13,52 + 2u + 2v. 

Theo giả thiết: –0,01  u  0,01  –0,02  2u  0,02 ; –0,01  v  0,01  –0,02  2v  0,02 

Do đó: –0,04  2u + 2v  0,04  Chu vi của hình chữ nhật là P = 13,52m  0,04m 

Chu vi hình chữ nhật được viết dưới dạng chuẩn là: P = 13,5m. 

 Hoặc : Chu vi của cái sân hình chữ nhật là : P  2.(2,56 + 4,2) = 13,52 m 

Cận trên của sai số tuyệt đối là : 2.(0,01m + 0,01m) = 0,04m nên chu vi cái sân là : P  13,52m  0,04m 

Vì 0,01m < 0,04m < 0,1m nên P có 3 chữ số chắc là 1, 3, 5. 

Vậy số đo chu vi P dưới dạng chuẩn là P  13,5 m. 
 

BÀI 4 : (SGK) Sử dụng máy tính bỏ túi 

a) Hãy viết giá trị gần đúng của 
3

2  chính xác đến hàng phần trăm và hàng phần nghìn. 

b) Viết giá trị gần đúng của 
3 100  chính xác đến hàng phần trăm và hàng phần nghìn. 

c*) Viết giá trị gần đúng của 
5

10  chính xác đến hàng phần trăm và hàng phần nghìn. 

 Hướng dẫn : 

a) Bấm máy tính, ta được 
3

2  1,25992105. 

Vậy 
3

2  1,26 (chính xác đến hàng phần trăm) và 
3

2  1,260 (chính xác đến hàng phần nghìn). 

a) Bấm máy tính, ta được 
3 100  4,641588834. 

Vậy 
3 100  4,64 (chính xác đến hàng phần trăm) và 

3 100  4,642 (chính xác đến hàng phần nghìn). 

c*) Bấm máy tính, ta được 
5

10  1,584893192. 

Vậy 
5

10  1,58 (chính xác đến phần hàng trăm) và 
5

10  1,585 (chính xác đến phần hàng nghìn). 
 

BÀI 5 : (SGK) Biết rằng tốc độ ánh sáng trong chân không là 300 000 km/s. Hỏi một năm ánh sáng đi được 

trong chân không là bao nhiêu (giả sử một năm có 365 ngày)? (Hãy viết dưới dạng kí hiệu khoa học) 

 Hướng dẫn : 

Số giây trong 1 năm: 365  24  60  60 = 31536000 = 3153610
3
. 

Trong một năm, ánh sáng đi được trong chân không là : 310
5
  3153610

3
 = 9,460810

12
 (km). 

 

BÀI 6 : (SGK) Một đơn vị thiên văn xấp xỉ bằng 1,496.10
8
 km. Một trạm vũ trụ di chuyển với vận tốc trung 

bình là 15000 m/s. Hỏi trạm vũ trụ đó phải mất bao nhiêu giây mới đi được một đơn vị thiên văn ? (Hãy 

viết kết quả dưới dạng kí hiệu khoa học). 

 Hướng dẫn : 

Ta có: 1,49610
8
 = 1,49610

11
 (m) 

Số giây mà trạm vũ trụ đó đi được một đơn vị thiên văn là: 
3

11

1015

10496,1




  9973333,333  9,973310

6
 (s) 

BÀI 7 : (SGK) Trái Đất có tuổi khoảng 15 tỉ năm. Hỏi Trái Đất có bao nhiêu ngày tuổi (giả sử một năm có 

365,5 ngày)? (Hãy viết kết quả dưới dạng kí hiệu khoa học). 

 Hướng dẫn : 

15 tỉ năm = 1510
9
 năm 

Số ngày tuổi của Trái Đất là : 1510
9
 365,5 = 5482,510

9
 = 5,482510

12
 ngày 

 

BÀI 8 : (SGK) Cho biết giá trị gần đúng của số  với 10 chữ số thập phân là   3,141 592 653 5. 

a) Giả sử ta lấy giá trị 3,14 làm giá trị gần đúng của . Chứng tỏ sai số tuyệt đối không vượt quá 0,002. 

b) Giả sử ta lấy giá trị 3,1416 làm giá trị gần đúng của . Chứng tỏ sai số tuyệt đối không vượt quá 0,0001. 

 Hướng dẫn : 

a) 002,014,31416,314,314,3   
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b) 0001,01415,31416,31416,31416,3   

BÀI 9 : (SGK) Một hình lập phương có thể tích là V = 180,57 cm
3 
 0,05 cm

3
. Xác định các chữ số chắc của 

V và viết kết quả dưới dạng chuẩn. 

 Hướng dẫn : 

Với V = 180,57cm
3 
 0,05cm

3
 thì 0,01 < 0,05 < 0,1 nên chữ số hàng phần mười là chữ số chắc. 

Vậy có 4 chữ số chắc là 1, 8, 0 và 5, và cách viết chuẩn là V  180,6 cm
3
. 

BÀI 10 : (SGK) Hãy viết kí hiệu khoa học của các kết quả sau : 

a) Người ta coi trên đầu mỗi người có 150 000 sợi tóc. Hỏi một nước có 80 triệu dân thì tổng số sợi tóc của 

mọi người dân của nước đó là bao nhiêu? 

b) Biết rằng sa mạc Sa-ha-ra rộng khoảng 8 triệu km
2
. Giả sử trên mỗi mét vuông bề mặt ở đó có 2 tỉ hạt 

cát và toàn bộ sa mạc phủ bởi cát. Hãy cho biết số hạt cát trên bề mặt sa mạc này. 

c) Biết rằng 1mm
3
 máu người chứa khoảng 5 triệu hồng cầu và mỗi người có khoảng 6 lít máu. Tính số 

hồng cầu của mỗi người. 

 Hướng dẫn : 

a) Số sợi tóc của mọi người dân nước đó là:  

150.000  80.000.000 = (1510
4
)  (810

7
) = 1,210

13
 (sợi tóc) 

b) Số hạt cát trên bề mặt sa mạc đó là:  

8.000.000  1.000.000  2.000.000.000 = (810
6
) 10

6 
 (210

9
) = 1,610

22
 (hạt cát) 

c) 1 lít = 1.000.000mm
3
 = 10

6
mm

3
. 

Số hồng cầu của mỗi người: 5.000.000  6  1.000.000 = 5.10
6
  6  10

6
 = 310

13
 (hoàng caàu) 

 Chuù yù : 1lít = 1dm
3
 ; 1 lít = 1.000cm

3
 ; 1 lít = 1.000.000mm

3
 = 10

6
mm

3
. 

 

BÀI 11 : Chiều dài của một con đường được ghi là 1745,25 m  0,01 m. Hãy viết số quy tròn của số gần 

đúng 1745,25. 

 Hướng dẫn : 

Vì độ chính xác d = 0,01 (đến hàng phần trăm) nên ta quy tròn số a đến hàng phần chục. Vậy số quy tròn 

của 1745,25 là 1745,3 (m). 

BÀI 12 : Thực hiện các phép tính sau trên máy tính bỏ túi : 

a) 
43

12.15  (lấy 4 chữ số ở phần thập phân)    ĐS : 51139,3736 

b)   533

14:3742   (lấy 7 chữ số ở phần thập phân)   ĐS : 0,0001266 

BÀI 13 : Trong các số 

12

17
, 

70

99
 dùng để xấp xỉ số 2 , hãy đánh giá sai số tuyệt đối của các số gần đúng 

này và chọn số gần đúng tốt nhất. 

 Hướng dẫn : 

2a   ;  
111

d00245,0

12

17
2a

12

17
a   

2a   ;  
222

d00007,0

70

99
2a

70

99
a   

Ta thaáy d2 < d1 neân 

70

99
 là số gần đúng tốt hơn 

12

17
. 

BÀI 14 : Cho 

x1

1
a


 , 0 < x < 1. Giả sử ta lấy số a = 1 – x làm giá trị gần đúng của a . Hãy tính sai số 

tương đối của a theo x. 

 Hướng dẫn : 

Ta có :  
x1

x

x1

1
x1aaa

2





  

Sai số tương đối của số gần đúng a là  
 

2

2

x

1

x1

x1

x

a

a
a 







 . 
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ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM MỆNH ĐỀ 
 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án A C D D D B C C C C 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án A B D B B A A A D D 

Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Đáp án C B D D D D C D B D 

Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Đáp án B D A D D D C D A C 

 

 

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TẬP HỢP 
 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án B C D A C A D D A B 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án D B D A A A B D A C 

Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Đáp án C A B C C B B B B B 

Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Đáp án A C D B D B D D A C 

Câu 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Đáp án D A D A B D B C D A 

Câu 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

Đáp án D C D A C C D C A C 

Câu 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

Đáp án A C A B A D A C A D 
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